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Hạ Long, ngày 28 tháng 04 năm 2010


NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

· Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

· Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

· Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

· Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/BB- ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2010 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 28 tháng 04 năm 2010 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ( 100 ) % đồng ý; ( 0 ) % không đồng ý; ( 0 ) % không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2009


Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ( 100 ) % đồng ý; ( 0 ) % không đồng ý; ( 0 ) % không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát


Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ( 100 ) % đồng ý; ( 0 ) % không đồng ý; ( 0 ) % không có ý kiến.
Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) 
Báo cáo tài chính năm 2009 đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội ( CPA Hà Nội ) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

(1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

(2) Báo cáo của Kiểm toán viên;

(3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009;

(4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009;

(5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) với các số liệu chủ yếu như sau :

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện 2009

	
	
	
	

	1
	Tổng cộng tài sản 
	tỷ đồng
	659,937

	2
	Tổng nguồn vốn
	tỷ đồng
	659,937

	3
	Tổng doanh thu thuần BH 
	tỷ đồng
	1009,875

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	tỷ đồng
	72,667

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	tỷ đồng
	63,574



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ( 100 ) % đồng ý; ( 0 ) % không đồng ý; ( 0 ) % không có ý kiến.
Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010 

ĐHĐCĐ nhất trí uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán là một trong những công ty có tên trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý.
Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, mức chi trả cổ tức năm 2009 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2010 ( mục III; mục VI (1) Tờ trình HĐQT ) như sau :
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Giá trị tính
	%
	Thành tiền

	I
	Lợi nhuận trước thuế ( LNTT )
	tr.đ
	72.667
	 
	 

	-
	Thuế TNDN ( 12,5%)
	tr.đ
	72.667
	 
	9.093

	II
	Lợi nhuận sau thuế (LNST )
	tr.đ
	63.574
	 
	 

	1
	Thuế được miễn đưa vào đầu tư quỹ phát triển
	tr.đ
	
	14,3
	9.093

	2
	 Chia ứng cổ tức cho cổ đông 6 tháng đầu năm (17%  trên vốn 77,5 tỷ) 
	tr.đ
	
	20,7
	13.175

	3
	 Chia ứng cổ tức cho cổ đông quý III (16%  trên vốn 90 tỷ) 
	tr.đ
	
	22,7
	14.400

	4
	Chia cổ tức lần cuối ( 7% trên vốn 90 tỷ )
	tr.đ
	
	9,9
	6.300

	5
	Thù lao cho hội đồng quản trị, thư ký công ty
	tr.đ
	
	0,8
	500

	6
	Thù lao ban kiểm tra soát 
	tr.đ
	
	0,1
	66,95

	7
	Thưởng HĐQT vượt mức KH theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2009 ( 2% LNST )
	tr.đ
	
	2,0
	1.271

	8
	 Thưởng CBCNV xuất sắc theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2009 (50% phần vượt kế hoạch LNST )
	tr.đ
	
	8,7
	5.537

	9
	Trích bổ xung vốn điều lệ ( 418 )
	tr.đ
	
	5,0
	3.178,7

	10
	Trích quỹ dự phòng tài chính ( 415 )
	tr.đ
	
	5,0
	3.178,7

	11
	Trích  phúc lợi ( 4312 )
	tr.đ
	
	2,5
	1.589,3

	12
	Trích quỹ khen thưởng (4311)
	tr.đ
	
	2,5
	1.589,3

	13
	Còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển 
	tr.đ
	
	5,67
	3.604,4



Dự kiến mức chi trả cổ tức 2010 tối thiểu là 40%


Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ( 100 ) % đồng ý; ( 0 ) % không đồng ý; ( 0 ) % không có ý kiến.

Điều 7. Thông qua kế hoạch SXKD – đầu tư XDCB 2010 (Theo Tờ trình):

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 :

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	TH năm 2009
	Kế hoạch 2010
	% So Sánh

	
	
	
	
	
	

	1
	Lợi nhuận tr​ước thuế
	Tr.đ
	72.667
	110.073
	151

	2
	Tổng doanh thu
	Tr.đ
	1.009.875
	1.002.802
	99

	3
	Khấu hao TSCĐ
	Tr.đ
	81.746
	88.484
	108,2

	4
	Chia cổ tức
	%
	40
	≥ 40
	 


Khi hoàn hoàn vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thưởng CBCNV xuất sắc (50% phần vượt kế hoạch LNST )
Kế hoạch đầu tư để công ty phát triển bền vững :

	TT
	Dự án/Hạng mục
	Giá trị đầu tư                 ( tr. đồng )

	
	
	

	I
	Nhà máy gạch Tiêu Giao ( Gồm 16 dự án )
	35.242

	1
	Đầu tư Hệ thống nâng hạ xe goòng giai đoạn 2
	2.140

	2
	Đầu tư Hầm sấy ngói 22 viên/m2 số 1 tận dụng nhiệt thừa lò nung
	6.200

	3
	Đầu tư bổ sung 02 máy dập ngói 6PV số 6 và số 7
	6.023

	4
	Đầu tư nhà bao che máy 6PV số 6
	499

	5
	Đầu tư nhà bao che máy 6PV số 7
	497

	6
	Đầu tư Nhà bao che hầm sấy ngói 22viên/m2 số 1
	1.203

	7
	Đầu tư bổ sung 02 dãy nhà tập thể 22 gian
	1.916

	8
	Đầu tư Nâng cấp dây chuyền nghiền than mịn
	4.000

	9
	Cải tiến goòng nung tiết kiệm nhiệt, giảm thất thoát nhiệt kênh lò
	5.240

	10
	Đầu tư Mở rộng nhà chứa đất sản xuất gạch xây, trang trí
	1.200

	11
	Đầu tư Mở rộng kho than cám ( 540m2)
	949

	12
	Bổ sung xe nâng hàng
	650

	13
	Đầu tư  hệ thống nhúng chống thấm
	650

	14
	Mở rộng cáng kính phơi ngói
	1.600

	15
	Cải tạo nâng mái nhà kính khu A, B
	1.800

	16
	Bê tông sân phơi ngói ngoài trời
	675

	II
	Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy ( gồm 7 dự án )
	13.150

	1
	Hệ thống nghiền mịn đất sét độc lập
	7.500

	2
	Hệ thống nghiền bi men công suất 10tấn/mẻ
	1.130

	3
	Cải tạo dây chuyền tạo hình – tráng men số 2
	1.740

	4
	Đầu tư  xe nâng hàng
	1.300

	5
	Cơ giới hoá hệ thống thải xỉ khí hoá than
	500

	6
	Tự động hoá nâng cấp hệ thống ép than cám thành thanh cục
	490

	7
	Đầu tư hệ thống pha hoá chất tự động 
	490

	III
	Nhà máy gạch Hoành Bồ ( gồm 9 dự án )
	25.892

	1
	Đầu tư Hầm sấy ngói 22 viên/m2 số 1 tận dụng nhiệt thừa lò nung
	6.200

	2
	Đầu tư hệ thống nâng hạ xe goòng
	2.140

	3
	Nối dài lò nung số 1 từ 94m lên 120m
	5.501

	4
	Tách và nâng cấp hệ tạo hình gạch xây
	4.452

	5
	Đầu tư  bổ sung 02 dàn dầu FO lò nung số 1 bổ trợ màu sắc
	1.540

	6
	Cải tiến goòng nung tiết kiệm nhiệt, giảm thất thoát nhiệt kênh lò
	3.300

	7
	Xây dựng kho than mới ( kho cũ làm mặtbằng hệ tạo hình gạch xây sau khi tách và nâng cấp ).
	934

	8
	Đầu tư ​ nhà kho chứa đất hệ CMK1
	575

	9
	Đầu tư  bể nước 500m3
	1.250


Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ( 100 ) % đồng ý; ( 0 ) % không đồng ý; ( 0 ) % không có ý kiến.

Điều 8. Thông qua phương án chi trả thù lao  thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2009; Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2010 và mức thưởng cho HĐQT khi đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận 2010 ( Mục VII Tờ trình HĐQT ) :
- Phương án chi trả Thù lao HĐQT, thư ký công ty, Ban kiểm soát năm 2009 là :

Thù lao HĐQT, thư ký công ty 0,786 % LNST = 500.000.000 đồng.

Thưởng HĐQT vượt kế hoạch lợi nhuận là 2% LNST =  1.271.000.000 đồng. 

Thù lao Ban kiểm soát công ty  = 156.229.000 đồng.
- Kế hoạch chế độ thù lao năm 2010 cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và thư ký HĐQT, cụ thể như sau:
Thù lao HĐQT, thư ký công ty  = 500.000.000 đồng.

Thù lao Ban kiểm soát công ty  = 138.000.000 đồng.
Mức thưởng HĐQT khi đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2010: 1,5 % ( một phẩy năm phần trăm) Lợi nhuận sau thuế năm 2010. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ( 100 ) % đồng ý; ( 0 ) % không đồng ý; ( 0 ) % không có ý kiến.

Điều 9. Thông qua bầu Ông Nguyễn Văn Đức là uỷ viên HĐQT Công ty ( Mục IV tờ trình HĐQT ).

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu Ông Nguyễn Văn Đức là UV HĐQT Công ty thay thế Ông Nguyễn Bá Uẩn Ông Nguyễn Bá Uẩn chuyển công tác (có đơn từ nhiệm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ( 100 ) % đồng ý; ( 0 ) % không đồng ý; ( 0 ) % không có ý kiến.
Điều 10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty ( Mục V Tờ trình HĐQT )

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc Ông Nguyễn Quang Mâu làm Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ( 100 ) % đồng ý; ( 0 ) % không đồng ý; ( 0 ) % không có ý kiến.

Điều 11. Điều khoản thi hành:
Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
       Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
          
T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
       



        




 CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



  NGUYỄN QUANG MÂU
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